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CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN           

CÔNG NGHIỆP -THƯƠNG MẠI CỦ CHI   
----------
	


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi.
---((---
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
1. Những mốc đánh dấu sự kiện quan trọng:

- Thành lập: Tiền thân của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi là Công ty Thương Mại Củ Chi – là một Doanh nghiệp Nhà Nước.
- Chuyển đổi sở hữu thành lập Công ty Cổ phần: Năm 2002 được cổ phần hóa với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà Nước chiếm 30%.
- Ngày 27/08/2002: Sở kế hoạch đầu tư cấp phép.
- Niêm yết: chưa.
- Tháng 8/2007: UBCKNN công nhận là Công ty đại chúng.
2. Quá trình phát triển:
2.1 Ngành nghề kinh doanh: 

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN.

- Xây dựng – Kinh doanh địa ốc.


- Kinh doanh dịch vụ – Thương mại – Xuất nhập khẩu.


- Dịch vụ giao nhận ngoại thương, ủy thác xuất nhập khẩu.
2.2 Tình hình hoạt động: Thực hiện các dự án còn lại của KCN giai đoạn 1, tiến hành thực hiện hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án: KCN mở rộng giai đoạn 2, Chung cư nhà ở xã hội, Khu tái định cư, dự án văn phòng cho thuê.
3. Định hướng phát triển:
3.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN giai đoạn 1.
- Thực hiện các dự án: Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng, Khu tái định cư, Chung cư nhà ở xã hội, dự án văn phòng cho thuê, mở rộng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
3.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Công ty đầu tư tài chánh tại 05 đơn vị:

- Công ty CP phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc.
- Cty CP phát triển môi trường KCN và Đô thị Việt Nhật.
- Cty CP Đầu tư Amic.

- NH TM CP Việt Á.
- Cty CP XNK Khánh Hội.
II. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty.
1. Những kết quả đạt được trong năm 2008:
- Tổng doanh thu: 
205,6 tỷ đồng đạt 130,1%/ kế hoạch.
- Tổng chi phí: 
163,9 tỷ đồng đạt 120,2%/ kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 
   41,7 tỷ đồng đạt 193,1%/ kế hoạch.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 
     8,7 tỷ đồng đạt 173%/ kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: 
   33 tỷ đồng đạt 199,2%/ kế hoạch.

- Trích cổ tức: 
   24,5 tỷ đồng đạt 204,3%/ kế hoạch.

- Vốn điều lệ: 



60 tỷ đồng.

- Tỷ lệ trích cổ tức trên vốn điều lệ: 
40,87%.

- Tỷ lệ chi cổ tức trên vốn điều lệ: 
30%.

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2008 so với kế hoạch đề ra:
- Những khoản đầu tư lớn: Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng, Khu tái định cư, Chung cư nhà ở xã hội, dự án văn phòng cho thuê, mở rộng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 
- Dự án KCN TB Củ Chi giai đoạn 2: 173 ha.

- Dự án khu tái định cư KCN TB Củ Chi(34,2 ha): vị trí Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi.

- Dự án chung cư nhà ở xã hội: 6122 m2 - vị trí: Khu phố 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi.

- Dự án văn phòng cho thuê: 753 m2  -  vị trí Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi.

III. Báo cáo của Ban Giám Đốc.
1. Báo cáo tình hình tài chính:
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:
	STT
	Chỉ tiêu
	ÑVT
	Năm 2008

	1
	Khả năng sinh lời
	
	

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
	%
	8,01

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	17,26

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu
	
	24,46

	2
	Khả năng thanh toán nhanh
	
	

	
	- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	0,21

	
	- Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	0,18


- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008:
	Tài sản(đ)
	Nguồn vốn(đ)

	I. Tài sản ngắn hạn
	59.119.717.631
	I. Nợ phải trả
	288.584.081.267

	II. Tài sản dài hạn
	385.010.649.839
	II. Vốn chủ sở hữu
	151.914.797.123

	Tổng cộng
	444.130.367.470
	Tổng cộng
	440.498.878.390



- Tổng số phiếu theo từng loại tại thời điểm 31/12/2008:

( Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 
600.000 cổ phiếu


Trong đó:   Cổ phiếu phổ thông:
600.000 cổ phiếu


Mệnh giá: 
100.000 ñoàng/CP


( Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:
600.000 cổ phiếu
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2008

VNÑ

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	191.367.524.301

	2.
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	

	3.
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	191.367.524.301

	4.
	Giá vốn hàng bán
	144.825.290.126

	5.
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	46.542.234.175

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính 
	13.709.370.269

	7.
	Chi phí hoạt động tài chính
	3.757.777.218

	8.
	Chi phí bán hàng

Trong đó: chi phí lãi vay
	7.972.185.169
23.797.218

	9.
	Chi phí quản lý Doanh nghiệp
	7.109.280.778

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	41.412.361.279

	11.
	Thu nhập khác
	509.793.481

	12.
	Chi phí khác
	246.436.933

	13.
	Lợi nhuận khác
	263.356.548

	14.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	41.675.717.827

	15.
	Thuế thu nhập Doanh nghiệp
	8.650.217.224

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp
	33.025.500.603


IV. Báo cáo tài chính.
1. Bảng cân đối kế toán.

	
Stt
	Nội dung
	Số dư đầu kỳ
	Số dư cuối kỳ

	I
	Tài sản ngắn hạn        
	      51.768.237.629
	     59.119.717.631

	1
	Tiền và các khoản tương đương tiền       
	16.515.281.527
	     50.369.771.374

	2
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	     20.000.000.000
	

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn     
	       6.025.590.850
	       6.733.602.885

	4
	Hàng tồn kho
	       8.920.122.329
	       1.174.815.451

	5
	Tài sản ngắn hạn khác      
	          307.242.923
	          841.527.921

	II
	Tài sản dài hạn    
	   329.197.302.499
	   385.010.649.839

	1
	Tài sản cố định
	   188.164.508.866
	     78.688.787.277

	
	   - Tài sản cố định hữu hình
	     52.355.624.089
	     34.184.556.371

	
	   - Tài sản cố định vô hình
	   111.566.716.992
	            21.968.609

	
	   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	     24.242.167.785
	     44.482.262.297

	2
	Bất động sản đầu tư      
	
	   142.528.910.646

	3
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	   138.847.000.000
	   163.373.528.000

	4
	Tài sản dài hạn khác       
	       2.185.793.633
	          419.423.916

	III
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	   380.965.540.128
	   444.130.367.470

	IV
	Nợ phải trả
	   242.380.263.914
	   288.584.081.267

	1
	Nợ ngắn hạn
	   242.236.759.192
	   276.538.692.665

	2
	Nợ dài hạn
	          143.504.722
	     12.045.388.602

	V
	Vốn chủ sở hữu
	   138.585.276.214
	   151.914.797.123

	1
	Vốn chủ sở hữu
	   138.585.276.214
	   151.914.797.123

	
	 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	     60.000.000.000
	     60.000.000.000

	
	 - Thặng dư vốn cổ phần
	     71.850.000.000
	     71.850.000.000

	
	 - Vốn khác của chủ sở hữu
	
	     11.530.000.000

	
	 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái        
	              1.661.352
	

	
	 - Các quỹ
	       5.217.647.557
	       8.534.797.123

	2
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	       1.515.967.305
	       3.631.489.080

	
	 - Quỹ khen thưởng phúc lợi
	       1.515.967.305
	       3.631.489.080

	VI
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	   380.965.540.128
	    444.130.367.470


2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2008

VNÑ

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	191.367.524.301

	2.
	Các khoản giảm trừ
	

	3.
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	191.367.524.301

	4.
	Giá vốn hàng bán
	144.825.290.126

	5.
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	46.542.234.175

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính 
	13.709.370.269

	7.
	Chi phí hoạt động tài chính
	3.757.777.218

	8.
	Chi phí bán hàng

Trong đó: chi phí lãi vay
	7.972.185.169

23.797.218

	9.
	Chi phí quản lý Doanh nghiệp
	7.109.280.778

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	41.412.361.279

	11.
	Thu nhập khác
	509.793.481

	12.
	Chi phí khác
	246.436.933

	13.
	Lợi nhuận khác
	263.356.548

	14.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	41.675.717.827

	15.
	Thuế thu nhập Doanh nghiệp
	8.650.217.224

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp
	33.025.500.603


3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2008

VNÑ

	I.
	Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh
	

	1.
	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
	167.423.407.615

	2.
	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
	(143.949.177.830)

	3.
	Tiền chi trả cho người lao động
	(5.518.577.336)

	4.
	Tiền chi nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp
	(11.060.533.305)

	5.
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
	100.809.911.201

	6.
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
	(55.951.809.036)

	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	51.729.420.841

	II.
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	

	1.
	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác
	(48.201.569.012)

	2.
	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác
	32.000.000

	3.
	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	258.580.376

	
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	(47.910.988.636)

	III.
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	

	1.
	Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành
	11.852.400.000

	2.
	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	(1.817.297.700)

	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	10.035.102.300

	
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
	13.853.534.505

	
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	36.515.281.527

	
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
	955.342

	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
	50.369.771.374


V. Bản giải trình Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.
1.
Kiểm toán độc lập.

- Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn Tài Chính DNP.


( Trụ sở chính: 192 Chu Văn An, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.



( Điện thoại: 08.35110020


Fax: 08. 35110015



( Website: http://www.dnp.com.vn

Email: dnp@vnn.vn
· Ý kiến của cơ quan kiểm toán:
Trong năm 2008, Công ty đã thay đổi phương pháp tính doanh thu cho thuê hạ tầng KCN nên doanh thu tăng khoảng 22,6 tỷ đồng so với phương pháp tính phân bổ dần theo số năm trả trước của các hợp đồng thuê đất.

Trong năm 2008, đơn vị nhận được khoản cổ phiếu thưởng từ Ngân hàngViệt Á với giá trị 11,25 tỷ đồng và cổ phiếu thưởng của Công ty CP XNK Khánh Hội 0,28 tỷ đồng nhưng đơn vị chưa hạch toán vào thu nhập và hiện đang hạch toán vào vốn khác.
Cuối năm 2008, Công ty đang nắm giữ một lượng cổ phiếu Ngân hàng Việt Á(VAB) là 6.252.900 CP, giá trị ghi sổ là 122.529.000.000 đồng, giá bình quân ghi sổ là: 19.596 đồng/CP. Tại thời điểm cuối năm 2008 và cho đến thời điểm kiểm toán, giá cổ phiếu sụt giảm mạnh so với thời điểm đầu năm 2008 nhưng đơn vị chưa trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán do không có thông tin chắc chắn về giá giao dịch trên thị trường OTC.

Theo ý kiến của Chúng tôi, do những ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính vì lý do nêu trên, chúng tôi không thể nêu ý kiến là Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008.
2.
Kiểm toán nội bộ. Không có.
VI. Các Công ty liên quan.
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty:Không có 
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty nắm giữ:Không có
[image: image2.png]


VII. Tổ chức và nhân sự.
1. Cơ cấu tổ chức.






2. Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị:

( Chủ tịch HĐQT – Ông Phan Văn Tới.
Giới tính
: Nam.

Năm sinh
: 1957.

Nơi sinh
: Huyện Củ Chi - TP. HCM.

Quốc tịch
: Việt Nam. 

Dân tộc

: Kinh.
Địa chỉ thường trú  
: Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

Số điện thoại cơ quan 
: 08.38920587.

Trình độ văn hóa
: Đại Học.

Trình độ chuyên môn   
: Cử nhân Kinh tế ngoại thương.
Chức vụ công tác hiện nay
: Tổng Giám Đốc Công ty.
Số cổ phần nắm giữ
: 138.099 cổ phần.
Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu cá nhân
: 3.099 cổ phần.
+ Số lượng cổ phiếu đại diện vốn Nhà nước: 135.000 cổ phần.
Những người liên quan
: Không.
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không. 
( Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Văn Tâm.


Giới tính
: Nam.

Năm sinh
: 21/04/1959.

Nơi sinh
: Xã Tân An Hội, Củ Chi – TP. HCM.

Quốc tịch
: Việt Nam. 

Dân tộc

: Kinh. 

Quê quán
: Xã Tân An Hội, Củ Chi.
Địa chỉ thường trú
: Ấp Bàu Tre 1, Xã Tân An Hội, Củ Chi.

Số điện thoại cơ quan
: 08. 38920587.
Trình độ văn hóa
: Đại Học.

Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Kinh Tế.
Chức vụ công tác hiện nay
: Phó Tổng giám Đốc Công ty.
Số cổ phần nắm giữ
: 16.000 cổ phần.
Những người liên quan
: Không.
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không. 

( Ủy viên HĐQT – Ông Đặng Ngọc Thành.
Giới tính
: Nam.

Năm sinh
: 10/04/1956.

Nơi sinh
: Huyện Củ Chi – TP. HCM.

Quốc tịch
: Việt Nam. 

Dân tộc

: Kinh. 

Quê quán
: Trung An, Củ Chi.

Địa chỉ thường trú  
: Ấp Tân Lập, Tân Thông Hội, Củ Chi.

Số điện thoại cơ quan
: 08.38920587.

Trình độ văn hóa
: Đại Học.

Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Kinh Tế, cử nhân Ngoại Ngữ.
Chức vụ công tác hiện nay
: Phó Tổng giám Đốc Công ty.
Số cổ phần nắm giữ
: 5.901 cổ phần.
Những người liên quan
: Không.
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không. 

( Ủy viên HĐQT – Ông Phạm Ngọc Đệ.
Giới tính
: Nam.

Năm sinh
: 10/10/1958.

Nơi sinh
: Nhơn Thạnh Trung – Long An.

Quốc tịch
: Việt Nam. 

Dân tộc

: Kinh.
Địa chỉ thường trú  
: 
Số điện thoại cơ quan 
: 08.38292497.

Trình độ văn hóa
: Đại Học.

Trình độ chuyên môn   
: Cử nhân SP, Cử nhân Luật, Thạc sĩ QTKD.
Chức vụ công tác hiện nay
: Phó Tổng Giám Đốc NH TM CP Việt Á.
Số cổ phần nắm giữ
: 50.000 cổ phần.
Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đại diện vốn Ngân hàng TM CP Việt Á: 50.000 cổ phần.
Những người liên quan
: Không.
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không. 
( Ủy viên HĐQT – Ông Đặng Duy Quân.
Giới tính
: Nam.

Năm sinh
: 19/07/1958.

Nơi sinh
: Nam Định.

Quốc tịch
: Việt Nam. 

Dân tộc

: Kinh.
Địa chỉ thường trú  
: 64/1M – Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Số điện thoại cơ quan 
: 08.38901516.

Trình độ văn hóa
: Đại Học.

Trình độ chuyên môn   
: 

Chức vụ công tác hiện nay
: Phó Giám Đốc Công ty xăng dầu Khu vực II.

Số cổ phần nắm giữ
: 40.000 cổ phần.

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đại diện vốn Cty XD KV II: 40.000 cổ phần.

Những người liên quan
: Không.
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không. 
2.
Ban điều hành:

Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Phan Văn Tới.
3.
Cán bộ quản lý và nhân viên:

Tổng số 95 người.
VIII. Thông tin Cổ đông và quản trị Công ty.
1. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
1. Ông Phan Văn Tới
-
Chủ tịch.
2. Ông Nguyễn Văn Tâm
-
Phó Chủ tịch.
3. Ông Đặng Ngọc Thành
-
Ủy viên.
4. Ông Phạm Ngọc Đệ
-
Ủy viên.
5. Ông Đặng Duy Quân
-
Ủy viên.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên

1. Ông Lê Hữu Mên
-
Trưởng ban.

2. Ông Tống Huy Cường
-
Ủy viên.
3. Ông Trần Tấn Trung
-
Ủy viên.
- Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT.
Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm 05 thành viên trong đó 2/4 thành viên không trực tiếp điều hành và 3/5 thành viên là điều hành trực tiếp Công ty. Các thành viên HĐQT có đầy đủ trình độ và kinh nghiệm để đưa ra các quyết định đúng đắn về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty. Khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

- Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/07/2008, Công ty đã trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2008 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT
: 6.000.000 đồng/ tháng.

+ Phó Chủ tịch HĐQT
: 4.000.000 đồng/ tháng.
+ Ủy viên HĐQT
: 3.000.000 đồng/ tháng.

+ Trưởng Ban kiểm soát
: 4.000.000 đồng/ tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng.
2. Các dữ liệu thống kê về Cổ đông góp vốn.
2.1 Cổ đông góp vốn trong nước:
- Cơ cấu Cổ đông góp vốn đến ngày 31/12/2008: bao gồm 227 Cổ đông sở hữu 590.520 cổ phần.

	
	Số lượng Cổ đông
	Số lượng cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ

	Cổ đông là Tổ chức
	07
	144.079
	24%

	Cổ đông là Cá nhân
	220
	446.441
	74,41%

	TỔNG CỘNG
	227
	590.520
	98,41%


- Danh sách Cổ đông lớn(nắm giữ từ 5% vốn cổ phần) của Công ty(xác định đến ngày 31/12/2008).
	Stt
	Tên cổ đông
	Người đại diện
	Địa chỉ
	Số cổ

phần
	Tỷ lệ

	1.
	Quỹ Đầu Tư PT ĐT TP.HCM
	Ông Phan Văn Tới
	33-39 Pastuer  Quận 1, TP.HCM
	135,000
	22,5%

	2.
	Cty xăng dầu KV II
	Ông Đặng Duy Quân
	15 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
	40,000
	6,67%

	3
	Ngân hàng TM CP Việt Á
	Ông Phạm Ngọc Đệ
	115 -121 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM
	50,000
	8,33%


2.2  Cổ đông góp vốn nước ngoài: Bao gồm 05 Cổ đông sở hữu 9.480 cổ phần, chiếm 1,59%.
	Stt
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ

	1
	Mr. Cao David Biên.
	1001 Trần Hưng Đạo, P.5, Quận 5.
	2.100
	

	2
	Mr. Young Nickson.
	6205 NW 101St Kanas City Mo 64154 the United States of America
	2.100
	

	3
	Mr. Tsai Jiang.
	4741 Ivar Ave Rosemead CA. 91770 the United States of America
	2.100
	

	4
	Mr.Wong Waree Pathama.
	962 Soi Ladprao Road, Wang Thong Lang Bangkok, 10310, Thailand.
	2.100
	

	5
	Mr. Ngô Chí Thành.
	19053 Brittany P.L.Rowland Heights CA 91748.
	1.080
	

	
	Tổng cộng
	
	9.480
	1,59%


	
	Củ Chi, ngày 03 tháng 04 năm 2009

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)
PHAN VĂN TỚI
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